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                                                             Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2009
báo cáo
của HĐQT công ty cổ phần hoá chất trình

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Phần thứ nhất

Tổng kết hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2008
I. thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

- Năm 2008, Sau một năm Việt nam chính thức là thành viên Thương mại thế giới đã mở ra môi trường kinh doanh mới, các ngành kinh tế tiếp tục phát triển cả chiều sâu và chiều rộng. Nhu cầu thị trường đòi hỏi nhiều vật tư phục vụ sản xuất trong đó có mặt hàng truyền thống công ty kinh doanh.

- Chính sách của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh và nhanh chóng thích ứng với cơ chế thị trường.

- Bề dày lịch sử của công ty ngày một được khẳng định, qua đó thương hiệu của công ty cùng với chất lượng dịch vụ ngày được nâng cao và được thị trường trong và ngoài nước tín nhiệm.

- Cơ cấu lao động được cải thiện, chất lượng lao động được nâng dần lên; sự đoàn kết thống nhất chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo và sự hợp tác hỗ trợ giữa các đơn vị đã giúp các đơn vị vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Khó khăn

-  Năm 2008, khủng hoảng tài chính trên toàn cầu đã tác động lớn đến nền kinh tế Việt nam, phải đương đầu với lạm phát tăng cao và tiếp đến phải ngăn chặn nguy cơ suy giảm của nền kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, nền sản xuất trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác giá dầu và nhiều vật tư, tỷ giá, tiền tệ trong năm biến động mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tài chính và nhập khẩu của Công ty.

- Thời tiết không thuận lợi, các bệnh dịch vẫn tiếp tục phát triển đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế cả nước và ảnh hưởng trực tiếp đối với công ty như đợt úng lụt kéo dài vào tháng 11/2008.

- Thay đổi về tổ chức, cơ cấu của đầu nhiệm kỳ hai tại thời điểm cơn bão tài chính thế giới bùng phát có tác động nhất định đến tư tưởng của người lao động.

- Nguồn nhân lực của công ty đông nhưng không mạnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công nhân viên còn hạn chế về nhiều mặt như: tính chuyên nghiệp, tự rèn luyện, tự đào tạo chưa thường xuyên liên tục dẫn đến hạn chế về nghiệp vụ, hạn chế về kỷ cương … không chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
- Vụ việc xảy ra tại Trung tâm kinh doanh và Dịch vụ hoá chất đã gây ra nhiều thiệt hại về nhân lực, trí lực và cả lòng tin về năng lực quản lý của một vài cán bộ lãnh đạo và nghiệp vụ kiểm tra giám sát.

II. kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008
Với sự lãnh đạo kiên quyết kịp thời của lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết nhất trí, năng động của ban điều hành, các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực sáng tạo không nhỏ của tập thể người lao động; Công ty cổ phần hoá chất đã từng bước vượt qua những khó khăn đạt hiệu quả trong kinh doanh sản xuất, ổn định tài chính, phát triển bền vững và xúc tiến mở rộng đầu tư các dự án trọng điểm đảm bảo cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. 
1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2005
	Thực hiện năm 2006
	Thực hiện năm 2007
	Thực hiện năm 2008
	Mục tiêu năm 2008
	So MT 2008 (%)

	I
	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ
	Tr.®
	371.361
	374.759
	522.295
	567.722
	556.550
	102

	1
	Doanh thu bán hàng
	Tr.®
	370.580
	374.759
	520.812
	565.420
	538.000
	105

	2
	Doanh thu KTCSVC
	Tr.®
	781
	1.031
	1.361
	2.050
	2.000
	100

	3
	Tổng doanh thu vận tải 
	Tr.®
	505
	481
	519
	252
	500
	50

	II
	Doanh thu hoạt động tài chính
	Tr.®
	2.395
	2.825
	3.601
	12.993
	
	

	III
	Tổng trị giá mua
	Tr.®
	330.139
	326.002
	493.636
	517.601
	501.000
	103

	1
	Nhập khẩu
	Tr.®
	308.281
	305.507
	444.071
	406.349
	481.000
	85

	2
	Mua nội và mua khác
	
	21.858
	20.495
	49.565
	111.252
	
	

	IV
	Khối lượng hàng mua, bán
	TÊn
	81.166
	85.176
	116.862
	97.222
	100.000
	97

	1
	Xuất nhập qua kho
	TÊn
	38.670
	48.287
	47.013
	57.241
	50.000
	115

	V
	Chỉ tiêu khác
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nộp ngân sách
	Tr.®
	32.115
	34.635
	40.035
	44.770
	40.000
	112

	2
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.®
	3.129
	3.053
	3.313
	3.887
	5.000
	77,7

	3
	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng /th
	
	2,138
	2,614
	5,100
	6,533
	
	

	4
	Cổ tức 
	Tr.®
	1.596
	1.748
	2.470
	2.850
	4.180
	68


2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Nhận xét chung

Các chỉ tiêu tổng doanh thu, doanh thu bán hàng, nộp ngân sách, khai thác cơ sở vật chất, thu nhập cho người lao động đều đạt và vượt mục tiêu so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008. Các chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế, cổ tức, tổng lượng hàng mua bán không đạt mục tiêu. Đó là:

- Tổng doanh thu đạt 102% kế hoạch và bằng 109% so năm 2007.
+ Doanh thu bán hàng đạt 105% kế hoạch và bằng 109% so năm 2007.
- Tổng khối lượng hàng mua, bán đạt 97% kế hoạch và bằng 83% so năm 2007.
-  Lợi nhuận sau thuế đạt 77,7% Kế hoạch và bằng 117% so năm 2007.
- Cổ tức dự kiến 15% năm, đạt 68% so kế hoạch và bằng 115% so năm 2007. 

- Thu nhập bình quân 6.533.000đ/người/tháng 128% so năm 2007.

2.2 Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Lạm phát, giá dầu mỏ thay đổi thất thường, dẫn đến sự biến động về giá các mặt hàng hoá chất và các loại vật tư thay đổi nhanh, khó lường, không theo qui luật. Trong sáu tháng đầu năm, giá vật tư nói chung đều có xu hướng tăng giá, nên nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước đầu cơ, dự trữ hàng hoá đã ảnh hưởng đến dự đoán, dự báo nhu cầu vật tư hàng hoá của công ty không sát với thị trường trong và ngoài nước, vì vậy việc hoạch định chiến lược kinh doanh, nhập hàng dự trữ cho sáu tháng cuối năm chưa chuẩn xác và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh khi giá một số mặt hàng trong và ngoài nước giảm đột ngột từ 20% đến 50% thậm chí có mặt hàng giảm giá đến 70%. 

- Một số bộ phận chưa mở rộng mặt hàng kinh doanh, nhằm tạo thế ổn định trong kinh doanh, như kinh doanh ngành hàng chất dẻo, có biên độ biến động lớn về giá và nhậy cảm trong nền kinh tế toàn cầu vì vậy khi gặp rủi ro không có nguồn bù đắp, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty, thu nhập của người lao động và cổ tức trả cổ đông.
- Hội nhập và kinh tế thị trường đã gây nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Cạnh tranh của các tổ chức kinh tế trong nước không lành mạnh nên một số mặt hàng hoá chất và tổng khối lượng hàng hoá nhập, xuất trong năm 2008 không tăng trưởng, kém so năm 2007, có mặt hàng thực hiện còn giảm so với các năm trước và đã ảnh hưởng đến tầm hoạt động, qui mô kinh doanh và  hiệu quả kinh doanh. 
- Về nguồn nhân lực của Công ty vẫn còn bất hợp lý, ở từng vị trí vẫn thiếu cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn, có tính chuyên nghiệp cao, nhưng số cán bộ công nhân viên trong Công ty vẫn nhiều về số lượng dẫn đến năng suất lao động không cao, không đồng đều, chưa phát huy sử dụng được toàn bộ nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và gây khó khăn trong việc tuyển chọn thêm nguồn nhân lực mới có trình độ, năng lực.

- Phương thức kinh doanh chưa được chuẩn hoá mặc dù cơ chế về đặt hàng nhập hàng, bán nội đã tạo tính chủ động cho các đơn vị nhưng việc thực hiện chưa được đồng bộ bài bản, gắn trách nhiệm đến cùng từng bộ phận, người lao động.
- Các khoản chi phí quản lý của công ty và chi phí trực tiếp của các đơn vị kinh doanh đã được công khai, minh bạch nhằm giảm phí và tiếp kiệm các khoản chi không cần thiết. 
- Trình độ chuyên môn, quản lý, năng lực tổ chức thực hiện của một vài vị trí lãnh đạo vẫn còn hạn chế, tính chủ động chưa cao, chưa dám nghĩ, dám làm, thụ động, vẫn chờ bao cấp và trong công tác quản lý còn yếu kém gây thất thoát tài sản của Công ty. 

- Nguồn vốn để kinh doanh tuy đã được cải thiện so với quy mô kinh doanh nhưng chủ yếu vẫn là vốn vay ngân hàng. Công nợ khó thu từng bước được xử lý nhưng vẫn còn tồn đọng từ các năm về trước, tốc độ vòng quay vốn toàn Công ty chậm, đạt 3,74 vòng tương đương 98 ngày. Trong năm 2008 Công ty đã phải trích dự phòng hàng giảm giá tồn kho 11,683 tỷ đồng tăng hơn 33 lần so năm 2007 (năm 2007 dự phòng 352 triệu đồng) dẫn đến chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế và chỉ tiêu về cổ tức không đạt mục tiêu đề ra.

- Cơ sở vật chất của công ty tuy nhiều nhưng được đầu tư chủ yếu từ thập kỷ sáu mươi, bảy mươi nên đã lạc hậu, xuống cấp; qui hoạch kho bãi, còn lãng phí, chưa tận dụng hết nguồn quỹ đất Công ty đang sử dụng; để tăng hiệu quả khai thác đòi hỏi lượng vốn lớn để đầu tư nâng cấp. 

3. Kết quả hoạt động của các công tác khác.

3.1 Về hoạt động tài chính, kế toán
Trong năm 2008, công tác TCKT đã tích cực lo đủ vốn kinh doanh cho Công ty,  tích cực đôn đốc thu hồi, đối chiếu công nợ; thực hiện khá tốt về hạch toán tập trung. Đã phân tích, tham mưu cho lãnh đạo công ty kịp thời để đưa ra những giải pháp ứng phó trong cuộc khủng hoảng tài chính, lạm phát, suy thoái.

Việc quyết toán báo cáo tài chính năm 2008 đã được đẩy nhanh tiến độ, đúng kỳ hạn. Trong năm 2008 phòng Tài chính kế toán đã tích cực phối kết hợp với lãnh đạo công ty, cơ quan chức năng kiểm tra đối chiếu thu hồi tài sản thất thoát tại Trung tâm Kinh doanh và dịch vụ hoá chất.
Vốn chủ sở hữu năm 2008 tăng 16% góp phần tăng giá trị doanh nghiệp và tăng giá trị gia tăng của cổ phiếu của các cổ đông.
Bên cạnh những việc đã làm được, công tác tài chính kế toán còn chậm, số liệu đôi khi chưa được chuẩn xác, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, dẫn đến không phát hiện kịp thời vụ việc tham ô tài sản tại Trung tâm kinh doanh và dịch vụ hoá chất để sự việc kéo dài từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2008 mới phát hiện được. 

Đây cũng là bài học về công tác quản lý điều hành chung của công ty, mặc dù Công ty đã ban hành nhiều văn bản về công tác quản lý, đã thường xuyên tích cực đôn đốc thu hồi công nợ nhưng vẫn thiếu sự kiểm tra, giám sát nội bộ giữa người nộp tiền và người thu tiền và của các phòng ban chức năng để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi tham ô, trộm cắp tài sản của công ty. Đồng thời cũng thể hiện đạo đức thấp kém, người lao động không tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức trong kinh doanh.

3.2 Công tác đầu tư, khai thác cơ sở vật chất
- Đã đầu tư xây dựng mới hơn 1.000 m2 kho, lán để tăng diện tích cho thuê và cải tạo hạ tầng cơ sở tạo điều kiện làm việc cho CBCNV và tạo cảnh quan sạch đẹp khu vực làm việc. Tổng đầu tư XDCB năm 2008 đạt 1,8 tỷ đồng bằng 51% so mục tiêu. Các bộ phận nghiệp vụ đã tích cực sắp xếp, qui hoạch lại hệ thống kho, bãi, hạ tầng cơ sở để tận dụng cho thuê, hiệu suất sử dụng kho bãi đạt 100% diện tích. Năm 2008 thu từ khai thác cơ sở vật chất đạt trên 2 tỷ đồng bằng 133% so năm 2007, góp phần tăng nguồn thu cho công ty và giảm sức ép trong công tác kinh doanh. 

Chương trình đầu tư dài hạn đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo, Ban tổng giám đốc vào cuộc khẩn trương, tích cực. Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, sau ba tháng đi vào hoạt động của nhiệm kỳ mới, tháng 11/2008 HĐQT đã qui hoạch xong về mục đích sử dụng dài hạn những diện tích đất công ty đang thuê; Tháng 12/2008 đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác để đầu tư khai thác khu vực đuôi cá Quận Hoàng mai, tháng 10/2008 đã triển khai chủ trương đầu tư của Công ty tại 135 Nguyễn Văn Cừ và được các hộ gia đình nhiệt tình ủng hộ.

3.3 Về lao động tiền lương, chế độ chính sách và đào tạo

Công tác tiền lương dần được hoàn thiện hơn, từng bước xoá bỏ bao cấp, tiến tới trả lương theo năng suất lao động cho từng đơn vị. Đã quyết toán xong lương của năm 2008 và đã hoàn chỉnh bản khoán lương của năm 2009 theo đúng lịch trình.
Trong năm 2008 do biến động mạnh của thị trường tài chính, hàng hoá nhất là biến động xấu trong quý ba và quí tư, nên nhiều đơn vị trong trong Công ty đạt hiệu quả cao trong sáu tháng đầu năm nhưng vẫn không bù đắp được tổn thất do hàng tồn kho giảm giá, lãi vay ngân hàng dẫn đến tình trạng âm lương nên công ty phải cân đối trợ cấp, cấp bù tiền lương từ nguồn lương chung của công ty.
Thu nhập của người lao động năm 2008, tăng 28% so năm 2007, lợi nhuận sau thuế tăng 17% so năm 2007, cổ tức dự kiến trả 15% tăng 15% so năm 2007. Ba chỉ tiêu trên tăng trưởng có sự chênh lệch trong đó tiền lương trả cho người lao động tăng cao hơn do công ty trích từ nguồn lợi nhuận để dự phòng hàng giảm giá tồn kho 11,683 tỷ đồng.
Công tác nâng bược lương đã đi vào nề nếp, hàng năm vào tháng 2 Hội đồng nâng lương họp xét nâng lương cho toàn thể cán bộ CNV có đủ điều kiện. Tháng 2/2009 đã xét nâng bậc lương cho 31 người lao động đảm bảo dân chủ, công khai, đúng qui định, phù hợp với các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các quyền lợi về ăn ca, ca 3 độc hại, bảo hộ lao động, ... được Công ty thực hiện đầy đủ vượt mức qui định của Nhà nước.
Quyền lợi của các cổ đông được chú trọng, thực hiện theo luật định. Việc xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình xây dựng và phát triển công ty đúng với thẩm quyền qui định và được triển khai dân chủ, công khai. Các cổ đông thường xuyên được cập nhật các thông tin về kết quả XSKD và các chủ trương của công ty qua trang website của Công ty.
Công tác đào tạo được duy trì, thường xuyên cử các cán bộ nghiệp vụ đi đào tạo bổ sung chuyên môn nghiệp vụ song về đào tạo phát triển cá nhân chưa được chú trọng và tự đào tạo của một bộ phận lớn của CBCNV chưa thường xuyên dẫn đến hiệu quả công tác của CBCNV chưa cao.
3.4 Các mặt công tác khác

- Duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động thi đua.

- Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ trị an trong công ty và khu vực. Bảo đảm an toàn trong xuất, nhập, bảo quản hàng hoá nhất là các kỳ lễ tết và hội nghị diễn ra ở Hà nội; tích cực làm vệ sinh công nghiệp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Xây dựng và triển khai tốt công tác phòng chống bão, lụt; phòng chống cháy nổ.

- Về mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị khác với HĐQT, chính quyền có tính đồng thuận cao. Tổ chức Đảng có đầy đủ thời gian, điều kiện vật chất để hoạt động tốt.

- Công tác đoàn thể được quan tâm và duy trì, các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ hăng hái tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh công tác kinh doanh có hiệu quả.
4. Một số hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm
Năm 2008, năm giao thời giữa kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất và mở đầu nhiệm kỳ thứ hai của bộ máy lãnh đạo công ty. Với truyền thống năm mươi năm xây dựng và trưởng thành, với những bài học đã trải nghiệm sau ba năm thực hiện cổ phần và những yêu cầu cấp bách của thực tiễn đòi hỏi. Hội đồng quản trị rút ra Một số hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm sau:
- Sự đổi mới trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều rào cản, yếu tố xã hội đối với người lao động trong sự nghiệp đổi mới và nguồn nhân lực sau nhiều năm không có tính cạnh tranh là hạn chế lớn cho việc thay đổi cơ cấu, tuyển chọn nhân lực có trình độ vào những vị trí quan trọng và huy động toàn bộ sức mạnh của nguồn nhân lực.

- Thay đổi sự nhận thức về đổi mới doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, dẫn đến phong cách làm việc của một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi, thực thi các chính sách, nội qui, qui chế của doanh nghiệp chưa bài bản, có lúc có nơi còn xem nhẹ.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành theo quy chế và nghị quyết của Hội đồng quản trị, kế hoạch của Công ty đã được cải thiện so, nhưng một số đơn vị thực hiện chưa cao thậm chí còn buông lỏng, một số lao động vẫn mang nặng lề lối làm việc cũ, chờ đợi, ỷ lại, thiếu tính chủ động trong công việc.

- Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã được phân phân định cụ thể giữa hai nhiệm vụ quản trị và điều hành.
- Việc hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển công ty có tính phản biện cao nhưng tập thể lãnh đạo của công ty là một khối thống nhất, đoàn kết.

Phần II

Nhiệm vụ, mục tiêu năm 2009
Tình hình thế giới

Năm 2009, tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn chưa ra khỏi đợt khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp vẫn gia tăng, giá các mặt hàng như dầu mỏ và kim loại vẫn thay đổi thất thường dẫn đến giá một số mặt hàng hoá chất, chất dẻo và hợp kim có biên độ giao động lớn khó lường.

Tình hình trong nước

Việt nam phải thực hiện các cam kết là thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), các chính sách ưu đãi dần được xoá bỏ, chính trị trong nước vẫn ổn định, nền kinh tế trong nước được IMF dự báo: lạm phát trong nước sẽ giảm xuống một con số vào cuối năm. Hiện nay, lãi xuất ngân hàng đã giảm, nhưng lượng hàng tồn kho trong cả nước vẫn còn lớn, sức tiêu thụ hàng hoá còn thấp, rất khó khăn cho việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Do vậy nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của công ty năm 2009 là rất nặng nề, phải tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh kinh doanh sản xuất có hiệu quả, hoàn thành các chương trình về đầu tư phát triển, tăng nguồn thu từ cung cấp dịch vụ, tiếp kiệm, giảm chi phí hợp lý, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

Công ty Cổ phần hoá chất, quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ban hành ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong năm 2009.

Công ty Cổ phần hoá chất xây dựng kế hoạch năm 2009 với những mục tiêu chủ yếu, các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:  
I. mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 
	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
	Thực hiện năn 2006
	Thực hiện năn 2007
	Thực hiện năn 2008
	Mục tiêu Năn 2009

	I
	Tổng doanh thu
	Tr.®
	374.894
	522.970
	567.722
	450.000

	
	Doanh thu bán hàng trong nước

Doanh thu sản xuất CN 

Doanh thu vận tải

Danh thu KTCSVC
	Tr.®
	374.413
	521.487
	565.420
	

	
	
	Tr.®
	5.502
	7.717
	10.912
	10.000

	
	
	Tr.®
	481
	519
	252
	250

	
	
	Tr.®
	1.031
	1.361
	2.050
	2.300

	II
	Tổng trị giá mua
	Tr.®
	326.002
	493.636
	501.000
	384.000

	
	Nhập khẩu
	Tr.®
	305.507
	444.071
	481.000
	350.000

	III
	Khối lượng hàng mua, bán
	TÊn
	85.176
	116.862
	100.000
	90.000

	1
	Xuất nhập qua kho
	TÊn
	48.287
	47.013
	50.000
	45.000

	IV
	Các chỉ tiêu khác
	
	
	
	
	

	1
	Nộp ngân sách
	Tr.®
	34.635
	40.035
	40.000
	32.000

	2
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.®
	3.053
	3.313
	3.887
	3.500

	3
	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th
	
	2,614
	5,100
	6,533
	4,000

	4
	Cổ tức (%/năm)
	
	9,2
	13
	15
	10


II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện
1. Đẩy mạnh kinh doanh sản xuất

Giữ vững hệ thống khách hàng đã được thiết lập, tăng cường mở rộng kinh doanh ngành hàng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.
Tiếp kiệm triệt để trong khâu phân phối lưu thông nhất là chi phí lãi vay, chi phí vận tải… Kiểm soát chặt chẽ các chi phí. Chủ động tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu ở các thị trường mới để có giá cạnh tranh.
Hoàn thiện qui trình kinh doanh từ khâu đặt hàng, nhập hàng, phân phối hàng, bán nội địa, hạn mức sử dụng vốn và định mức nợ của khách hàng. Tạo cơ chế bình đẳng, có quyền tự quyết cao nhưng phải gắn trách nhiệm vật chất đến cùng với các bộ phận, người lao động nhằm tránh rủi ro thất thoát.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích, đánh giá đúng xu hướng phát triển của thế giới, nhu cầu của thị trường trong nước để có chiến lược dự trữ hàng chiến lược và xử lý nhanh những tác động ngoài dự đoán và ứng phó linh hoạt với những biến động của thị trường.
2. Tập trung cho đầu tư phát triển, khai thác cơ sở vật chất
Chủ động kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng phương án đầu tư tại các vị trí đất công ty đang sử dụng như: khu vực số 135 Nguyễn Văn Cừ, khu vực số 93 phố Đức giang.
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hoặc đầu tư xây mới hoặc bán nhà số 2 ngõ Hàng bún để tăng hiệu quả khai thác hoặc tăng nguồn vốn lưu động cho kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ về xin cấp phép đầu tư xây dựng tại khu số 42 phố đức giang, khu vực Bãi kính Đông anh.

Phối hợp tốt với đối tác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh tại số 01 Phố Giáp nhị. 
Sửa chữa, nâng cập một số hạng mục hạ tầng cơ sở trong kho, tận dụng những khu đất còn trống đảm bảo an toàn về giao thông, phòng chống cháy đầu tư xây thêm kho, bãi để khai thác.

3. Giải pháp về tài chính
Nghiên cứu các giải pháp hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn, tăng vốn, huy động vốn cho đầu tư, cho kinh doanh. Phát huy tối đa nguồn vốn lưu động hiện có của doanh nghiệp; tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi khác của chính phủ trong đầu tư phát triển hoặc trong kích cầu kinh doanh thương mại.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kế toán, tài chính của công ty, của các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng kế hoạch về sử dụng vốn, huy động vốn phù hợp với qui mô kinh doanh của Công ty, giao hạn mức sử dụng vốn cho các đơn vị nhằm tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn, giảm chi phí lãi vay và bảo toàn vốn.
4. Công tác tổ chức quản lý, đổi mới doanh nghiệp

-  Nghiên cứu, tái cơ cấu bộ máy của công ty, bổ sung nhân lực, bổ sung chức năng nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện tin học hoá hệ thống quản lý điều hành công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực, nhất là các vị trí cán bộ chủ chốt, các vị trí nghiệp vụ đòi hỏi chuyên môn cao.
- Thực hiện tốt các quy chế, qui định của công ty, rà soát và xây dựng, bổ sung các quy chế trong công tác quản lý và điều hành của Công ty; Xây dựng văn hoá kinh doanh, văn hoá lãnh đạo phù hợp với truyền thống, đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Tạo điều kiện để người lao động có đủ việc làm, phát huy hết khả năng làm việc của mình và trả lương xứng đáng với hiệu quả công việc; kiên quyết xử lý đưa ra khỏi danh sách công ty những lao động không có động cơ đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật, không phù hợp với bộ máy hoạt động của công ty.
5. Các mặt công tác khác
- Tiếp tục duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động thi đua.

- Tiếp tục làm tốt công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ trị an trong công ty và khu vực. Bảo đảm an toàn trong xuất, nhập, bảo quản hàng hoá nhất là các kỳ lễ tết và hội nghị diễn ra ở Hà nội; tích cực làm vệ sinh công nghiệp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Xây dựng và triển khai tốt công tác phòng chống bão, lụt; phòng chống cháy nổ.

- Duy trì về mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị khác với HĐQT, chính quyền có tính đồng thuận cao. Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội có đầy đủ thời gian, điều kiện vật chất để hoạt động tốt.

- Công tác đoàn thể được quan tâm và duy trì, các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ hăng hái tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh công tác kinh doanh có hiệu quả.

- Chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đưa mọi hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và luật doanh nghiệp.
6. Tổ chức thực hiện 
- Căn cứ vào các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của năm 2009 được Đại hội cổ đông thông qua. HĐQT sớm xây dựng một chương trình công tác tổng thể và xác định các nhiệm vụ trọng điểm từng quý, cả năm 2009 và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Các thành viên HĐQT xây dựng các phương án đã được phân công như: phương án xuất nhập khẩu, bán nội, phát triển thị trường, đầu tư khai thác, liên doanh liên kết, ... và sớm đưa các phương án vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Tổng giám đốc, có chính sách điều hành quyết liệt hơn, có biện pháp kiên quyết đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành các quy định của công ty.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch đã được giao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và quản lý tốt tài sản của công ty.

- Các phòng nghiệp vụ, Tổng kho hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; phối kết hợp đề xuất các phương án về quản lý tài chính, nhân sự, hàng hoá phù hợp với thực tế, theo kịp với xu thế hội nhập và phát triển.
Kết luận: Với truyền thống năm mươi năm xây dựng và trưởng thành, với sự đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp đổi mới và với những cơ hội, thách thức trong sự hội nhập kinh tế toàn cầu; với sự đòi hỏi phát triển bền vững, hài hoà ba nhóm lợi ích. Công ty cổ phần hoá chất giữ được ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, cổ tức, thu nhập đều tăng trưởng, công ty đã xác lập được tính ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các khoản nợ xấu từ các năm về trước từng bước được giải quyết, vị thế của công ty trong và ngoài nước vẫn được khẳng định, Tiềm năng của công ty khai thác có hiệu quả hơn, vai trò trách nhiệm của người lao động trong công ty ngày được khẳng định.

Với sự đoàn kết, cố gắng của toàn thể lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Hoá chất nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội, từng bước xây dựng Công ty phát triển bền vững./.

  t/m hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

· H§QT

· BKS

· Ban TGĐ                                                          (đã ký)
· Các cổ đông
· Lưu TCHC
  Lã Hồng Sơn
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